Ôn tập chương III 

     DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
(chương trình chuẩn)
I-Dòng điện xoay chiều:

   1-Suất điện động xoay chiều:
           e = E0.sin
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Với   E0 = NBS
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: suất điện động cực đại (V).
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 = BS  : từ thông cực đại qua 1 vòng dây (Wb).
  2-Điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều:
	+Nếu đề bài cho trước : 

        i = I0 cos
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thì   u = U0 cos(
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) = 
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	+Nếu đề bài cho trước:

      u = U0.cos
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thì   i = I0.cos(
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     Vôùi   
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 : góc lệch pha giữa  u và i

     *Ghi chú:
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   3-Các dụng cụ trong mạch điện xoay chiều:

	Các mặt
	Điện trở thuần
	Cuộn cảm thuần 
	Tụ điện

	Điện trở
	R = 
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	ZL = 
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	ZC = 
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	Đơn vị
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	Tính chất
	Chỉ tỏa nhiệt
	-Không tỏa nhiệt.

-Làm biến đổi thuận nghịch năng lượng.
	-Không tỏa nhiệt.

-Làm biến đổi thuận nghịch năng lượng.

	Góc lệch pha
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	Định luật Ôm
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	Vectô quay
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 4-Các giá trị hiệu dụng:
+Cường độ hiệu dụng           :    
[image: image30.wmf]2
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      ( I0 : cường độ cực đại)
+Điện áp hiệu dụng              :    
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     ( U0 : Điện áp cực đại)
+Suất điện động hiệu dụng  :     E = 
[image: image32.wmf]2
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  ( E0 : Suất điện động cực đại)
5-Các loại đoạn mạch:
	Các mặt
	Mạch RLC
	Mạch RL
	Mạch RC
	Mạch LC

	Dạng mạch
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	Vectô quay
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	Tổng trở
	Z = 
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	Góc lệch pha
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+ZL >ZC:tính cảm kháng.
+ZL< ZC:tính dung kháng.
+ZL=ZC:cộng hưởng điện.
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*Mạch có tính cảm kháng:
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*Mạch có tính dung kháng:
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	Định luật Ôm
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	Công suất
	P = UIcos
[image: image59.wmf]j


P = RI2

	P = UIcos
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	P = UIcos
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P = RI2
	P = 0

	Điện năng
	W = P t
	W = P t
	W = P t
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*Lưu ý:      
Nếu:  i = I
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Thì : u = U
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Vôùi :  
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*Mạch tổng quát :
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	Tổng trở của mạch
	Góc lệch pha
	Định luật Ôm
	Công suất
	cuộn dây có điện trở
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	I0 = 
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	P = UIcos
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P =(R+r)I2
	Zd=
[image: image77.wmf]2

L

2

r

Z

+



[image: image78.wmf]L

d

Z

tan

r

j=


Ud = Zd I
U0d = Zd I0


        *Chú ý: nếu trong mạch không có dụng cụ nào thì coi như điện trở của nó bằng không 
  6-Sự cộng hưởng điện:  khi  ZL = ZC
   => 
+ u và i cùng pha : 
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+ Z = Zmin = R


+ I = Imax = 
[image: image80.wmf]U
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        •
+ UL= UC (hoặc U0L = U0C ) => U= UR (hoặc U0 = U0R ), mặc dù UL và UC rất lớn.
        •
+ P = Pmax    ;   cos
[image: image81.wmf]1

 

 

=

j


        •
+
[image: image82.wmf]LC

2

1

 

 

f

   

   

LC

1

 

 

   

    

1

 

 

LC

2

p

w

w

=

Þ

=

Þ

=


  7-Tính công suất cực đại:
    *Nếu U, R : không đổi. Thay đổi L (hoặc C, hoặc 
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  8-Ghép các cuộn thuần cảm:

     a-Ghép nối tiếp :        L = L1 + L2 + . . . 

     b-Gheùp song song :   
[image: image91.wmf]12
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II-Máy phát điện xoay chiều:

 1-Nguyên tắc : dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

 2-Máy phát điện 1 pha :
  a-Cấu tạo: gồm

    -Phần cảm : để tạo từ thông (hoặc từ trường) biến thiên ( do đó phần cảm là rôto).

    -Phần ứng :để tạo ra suất điện động cảm ứng (hoặc dòng điện), gồm các cuộn dây giống nhau, cố định trên một vòng tròn (do đó phần ứng là stato).
  b-Tần số của dòng điện:      f = n.p
Với       n : tốc độ quay của rôto (vòng/giây).    
          

  p : số cặp cực của nam châm.
             
   f : tần số của dòng điện (Hz).

*Ghi chú: nếu tốc độ quay của rôto (vòng/phút) thì : f = 
[image: image92.wmf]np
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3-Máy phát điện 3 pha :
  a-Định nghĩa: máy phát điện pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 
[image: image93.wmf]2
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  b-Cấu tạo:

    -Rôto: phần cảm, là nam châm NS có thể quay quanh trục O với tốc độ góc 
[image: image94.wmf]w

không đổi.

    -Stato: phần ứng, gồm 3 cuộn dây giống nhau, đặt lệch 1200 trên đường tròn.

  c-Cách mắc: có 2 cách

     *Mắc hình sao: có 4 dây, gồm 3 dây pha (dây nóng) và 1 dây trung hòa (dây nguội). Tải tiêu thụ không cần đối xứng.

•Dòng điện chạy trong dây trung hòa: i0 = 0, nhưng trên thực tế  i0 
[image: image95.wmf]0
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 vì các tải tiêu thụ không đối xứng.

•Ud = 
[image: image96.wmf]P
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    Với  Ud : điện áp giữa 2 dây pha (gọi là điện áp dây)
            UP : điện áp giữa dây pha và dây trung hòa (gọi là điện áp pha).
     *Mắc hình tam giác: có 3 dây pha. Tải tiêu thụ phải đối xứng.

  d-Ưu điểm của dòng điện 3 pha:

-Tiết kiệm được dây dẫn.

-Tạo từ trường quay cho động cơ ba pha.
III-Động cơ không đồng bộ 3 pha:

   1-Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và việc sử dụng từ trường quay. Rôto quay chậm hơn từ trường quay ( 
[image: image97.wmf]0
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 ).
   2-Cấu tạo: có 2 phần

       *Stato : là bộ phận tạo từ trường quay với tốc độ góc 
[image: image98.wmf]w

, gồm ba cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200 trên đường tròn.

       *Rôto : hình trụ, có tác dụng như 1 khung dây dẫn, có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay (gọi là rôto lồng sóc).
   IV-Máy biến áp:
   1-Định nghĩa: máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.
   2-Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
   3-Cấu tạo:

      a-Lõi biến áp hình khung, gồm nhiều lá sắt non có pha silic ghép cách điện với nhau.

      b-Hai cuộn dây bằng đồng có điện trở rất nhỏ và độ tự cảm lớn quấn trên khung.

+Cuộn sơ cấp : nối với nguồn điện xoay chiều.

+Cuộn thứ cấp: nối với tải tiêu thụ.

   3-Đặc điểm : dòng điện trong cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có cùng tần số.
   4-Các công thức:

[image: image406.png]A—fﬁ%o“—ickﬁ



    Gọi   U1: điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn sơ cấp.

             U2: điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn thứ cấp.

             N1: số vòng dây của cuộn sơ cấp.

             N2: số vòng dây của cuộn thứ cấp.

              I1 : cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp.

              I2 : cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp.

       a-Ở chế độ không tải :

[image: image99.wmf]22
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+Nếu : N1 < N2   =>  U1 < U2 : máy tăng thế.
+Nếu : N1 > N2   =>  U1 > U2 : máy hạ thế.
       b-Ở chế độ có tải: trong điều kiện làm việc lý tưởng
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  5-Ứng dụng: truyền tải điện năng đi xa

Gọi  Pphát: công suất cần truyền đi.

        Uphát: điện áp ở 2 đầu máy phát.

             I : cường độ dòng điện trên đường dây.

  Pphaùt = Uphaùt I
    

=>   I = 
[image: image101.wmf]phaùt
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Công suất hao phí trên đường dây:


[image: image102.wmf]2
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   *Muốn giảm hao phí trên đường dây, phải tăng Uphát (nhờ máy biến áp).
 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU






------------

Câu 1. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
[image: image103.wmf]p

1

 H có biểu thức : u=200
[image: image104.wmf]2
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)(V). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 


A.  i =2
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B.  i =2
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C.  i =2
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D.  i =2cos(100
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Câu 2. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều là u=100
[image: image118.wmf]2
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)(V) cường độ dòng điện qua mạch là i =4
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) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là


A.  200W




B.  400W


C.  800W




D.  200
[image: image124.wmf]3
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Câu 3.Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ hiệu dụng 
[image: image125.wmf] 
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A thì cường độ dòng điện có giá trị cực đại bằng 


A.  2A





B.  
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D.  0,25A

Câu 4. Điện áp hiệu dụng của mạch điện dân dụng bằng 220V. Giá trị biên độ của điện áp đó bằng bao 

nhiêu ?


A.  156V




B.  380V


C.  310V




D.  440V

Câu 5.Một dòng điện xoay chiều có cường độ :i=.2
[image: image127.wmf]2
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)(A) Chọn câu phát biểu đúng khi nói về i

A. Cường độ hiệu dụng bằng 
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B. Tần số góc của dòng điện là 50Hz.

C. Tại thời điểm t = 0,015s cường độ dòng điện cực đại.

D. Pha dao động là 
[image: image131.wmf]2
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Câu 6.Một dòng điện xoay chiều có cường độ i=2
[image: image132.wmf]2
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) (A)thì trong 1s dòng điện đổi chiều


A.  100 lần.




B.  50 lần.


C.  25 lần.




D.  2 lần.

Câu 7.Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng

A. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều.

B. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng ít cản trở.

C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện, không phụ thuộc vào tần số.

D. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.

Câu 8.Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở


A. chậm pha đối với dòng điện.

B.nhanh pha với dòng điện.


C. cùng pha với dòng điện.


D.lệch pha đối với dòng điện 
[image: image135.wmf]2
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Câu 9.Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc nối tiếp được diễn tả theo bởi biểu thức nào sau đây ?


A.  
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Câu 10.Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0 cosωt (A) qua mạch điện chỉ có tụ điện thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện

A. nhanh pha đối với i.

B. có thể nhanh pha hay chậm pha đối với i tùy theo giá trị điện dung C.

C. nhanh pha 
[image: image140.wmf]2

p

 đối với i.

D. chậm pha 
[image: image141.wmf]2

p

 đối với i.

Câu 11.Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết UOL = 
[image: image142.wmf]2
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 UOC. So với điện áp u ở hai đầu đoạn mạch, cường độ dòng điện i qua mạch sẽ


A.  cùng pha.




B.  sớm pha.


C.  trễ pha.




D.  vuông pha.

Câu 12.Khi đặt vào hai đầu một ống dây có điện trở thuần không đáng kể một điện áp xoay chiều hình sin thì cường độ dòng điện tức thời i qua ống dây

A. nhanh pha 
[image: image143.wmf]2
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 đối với u.

B. chậm pha 
[image: image144.wmf]2
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 đối với u.

C. cùng pha với u.

D. nhanh hay chậm pha đối với u tùy theo giá trị của độ tụ cảm L.

Câu 13.Dòng điện xoay chiều có dạng i=
[image: image145.wmf]2
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t )(A)chạy qua một cuộn dây thuần có cảm kháng là 100Ω thì điện áp hai đầu cuộn dây có dạng


A.u=100
[image: image147.wmf]2
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B. u=100
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C.u=100
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D.  u=100cos(100
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Câu 14.Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, dòng điện và điện áp cùng pha khi

A. đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.

B. trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

C. đoạn mạch chỉ có điện trở thuần hoặc trong mạch xảy ra cộng hưởng.

D. trong đoạn mạch dung kháng lớn hơn cảm khảng.

Câu 15.Giữa hai điện cực của một tụ điện có dung kháng là 10Ω được duy trì một điện áp có dạng : u=5
[image: image157.wmf]2
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t)(V) thì dòng điện qua tụ điện có dạng


A. i=0,5
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B.  i=0,5
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C.  i=0,5
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D.  i=0,5cos(100
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Câu 16.Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Tần số dòng điện là f = 50Hz, L = 0,318H. Muốn có cộng hưởng điện trong mạch thì trị số của C phải bằng


A.  10-3F




B.  32µF


C.  16µF




D.  10-4F

Câu 17.Một đoạn mạch gồm điện trở R = 10Ω, L = 
[image: image169.wmf]p
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F mắc nối tiếp. Cho dòng điện xoay chiều hình sin tần số f = 50Hz qua mạch. Tổng trở của đoạn mạch bằng


A.  
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Câu 18.Cho dòng điện xoay chiều 
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qua một ống dây thuần cảm có độ tự cảm 

L = 
[image: image176.wmf]p
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H thì điện áp giữa hai đầu ống dây có dạng

A.u=20
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B. u=20
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C.u=20
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D. u=20
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Câu 19.Cho một đoạn mạch AB mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều 50Hz chạy qua gồm : điện trở thuần 

R = 6Ω; cuộn dây thuần cảm kháng ZL = 12Ω; tụ điện có dung kháng ZC = 20Ω. Tổng trở Z của đoạn mạch AB bằng

A. 38Ω không đổi theo tần số.

B. 38Ω và đổi theo tần số.

C. 10Ω không đổi theo tần số.

D. 10Ω và thay đổi theo tần số dòng điện.

Câu 20.Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.

D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. 

Câu 21.Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng


A. từ trễ.




B. cảm ứng điện từ.


C. tự cảm.




D. cộng hưởng điện từ.

Câu 22.Công thức nào dưới đây diễn tả đúng đối với máy biến áp không bị hao tốn năng lượng
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Câu 23.Chọn câu phát biểu sai. Dung kháng của tụ điện

A. tỉ lệ thuận với chu kì của dòng điện xoay chiều qua nó.

B. tỉ lệ thuận với điện dung của tụ.

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện xoay chiều qua nó.

D. tỉ lệ thuận với điện áp xoay chiều áp vào nó.

Câu 24.Chọn câu phát biểu sai. Cảm kháng của cuộn dây

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện xoay chiều qua nó.

B. tỉ lệ thuận với điện áp xoay chiều áp vào nó.

C. tỉ lệ thuận với tần số góc của dòng điện qua nó.

D. tỉ lệ thuận với tần số của dòng điện qua nó.

Câu 25.Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp nhau. Tổng trở của đoạn mạch được tính theo biểu thức
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D.  
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Câu 26.Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện đi xa, biện pháp chủ yếu là 

A. tăng tiết diện dây dẫn.

B. tăng điện áp trước khi truyền tải.

C. tăng góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

D. giảm công suất truyền tải.

Câu 27.Tụ có điện dung 
[image: image196.wmf]F
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, được nối vào 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 8V, tần số 50Hz. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ là


A.  1,6A




B.  0,16A


C.  40A




D.  0,08A

Câu 28.Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở UR = 120V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thuần cảm UL = 100V, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện UC = 150V, thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch sẽ là


A.  U = 370V




B.  U = 70V


C.  U = 130V




D.  ≈ 164V

Câu 29.Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch được cho bởi biểu thức sau: u=120cos(100
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)(V), dòng điện qua mạch khi đó có biểu thứci=cos(100
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)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A.  30W




B.  60W


C.  120W




D.  
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Câu 30.Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R = 
[image: image202.wmf]W
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 mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u=150cos(100
[image: image204.wmf]p
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)(V). Biểu thức dòng điện qua mạch khi đó

A.  i=0,75cos(100
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B.  i=0,75cos(100
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C.  i=0,75cos(100
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D.  i=1,5
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Câu 31.Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R = 50Ω và cuộn thuần cảm L mắc nối tiếp. Dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị hiệu dụng 0,5A, tần số 50Hz điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là 
[image: image214.wmf]V

 

2

25

. Độ tự cảm L của cuộn thuần cảm là


A.  
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Câu 32.Một mạch điện x/c gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L =
[image: image219.wmf]H
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 mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u=250cos100
[image: image221.wmf]p

t(V). 

Dòng điện qua mạch có biểu thức nào sau đây ?

A.  
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B.  
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D.  
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Câu 33.Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
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 , tụ có điện dung 
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 mắc nối tiếp. Tần số dòng điện qua mạch là bao nhiêu thì có cộng hưởng điện xảy ra ?


A.  50Hz




B.  60Hz


C.  25Hz




D.  250Hz

Câu 34.Giữa hai điểm A và B của một đoạn mạch xoay chiều chỉ có hoặc điện trở thuần R, hoặc cuộn thuần cảm L, hoặc tụ có điện dung C. Điện áp giữa hai bản đầu mạch là u=200cos100
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A. Mạch có R = 100Ω

B. Mạch có cuộn thuần cảm 
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C. Mạch có tụ có điện dung 
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D. Mạch có tụ có điện dung 
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Câu 35.Các đèn ống dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz sẽ phát sáng hoặc tắt


A.  50 lần mỗi giây. 



B.  25 lần mỗi giây.


C.  100 lần mỗi giây 


D.  Sáng đều không tắt.

Câu 36.Cho dòng điện xoay chiều i=2
[image: image234.wmf]2
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t)(A) chạy qua điện trở R =100Ω thì sau thời gian 5 phút 

nhiệt tỏa ra từ điện trở là


A.  240 J




B.  120 kJ


C.  240 kJ




D.  12 kJ

Câu 37.Một bếp điện 200V – 1000W được sử dụng ở điện áp xoay chiều U = 200V Điện năng bếp tiêu thụ sau 

2 giờ là


A.  2 kWh




B.  2106 J


C.  1 kWh




D.  2000 J 

Câu 38.Dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây thuần cảm L có biểu thức     i = I0cos(
[image: image236.wmf]w

t + π/4) (A) thì điện áp ở hai đầu cuộn dây có biểu thức là
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D.  một biểu thức khác 

Câu 39.Nếu dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây chậm pha hơn điện áp ở hai đầu của nó một góc π/4 thì chứng tỏ cuộn dây

A. chỉ có cảm kháng.

B. có cảm kháng lớn hơn điện trở hoạt động.

C. có cảm kháng bằng với điện trở hoạt động.

D. có cảm kháng nhỏ hơn điện trở hoạt động.

Câu 40.Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ C và cuộn cảm L thì

A.  i và u luôn vuông pha với nhau.

B. i và u luôn ngược pha.

C. i luôn sớm pha hơn u góc π/2.

D. u và i luôn lệch pha góc π/4.

Câu 41.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L và C nối tiếp, cho biết R = 100Ω và cường độ chậm pha hơn điện áp một góc π/4. Có thể kết luận là


A.  ZL < ZC 



B.  ZL - ZC = 100Ω 


C.  ZL = ZC = 100Ω 


D.  ZL+ZC=100 Ω

Câu 42.Khi mắc nối tiếp một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm R, L và C vào một điện áp xoay chiều U, nếu ZL = ZC thì khi đó



A.  UR = UL 



B.  UR = U



C.  UR = UC



D.  UR= 0

Câu 43.Chu kì của dòng điện xoay chiều trong mạch RLC nối tiếp khi có hiện tượng cộng hưởng được cho bởi công thức 
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D. Một công thức khác.

Câu 44.Kết luận nào dưới đây là sai khi nói về hệ số công suất cosφ của một mạch điện xoay chiều ?


A. Mạch R, L nối tiếp :  cosφ > 0

B. Mạch R, C nối tiếp :  cosφ < 0


C. Mạch L, C nối tiếp :  cosφ = 0

D. Mạch chỉ có R :  cosφ = 1

Câu 45.Hệ số công suất của các thiết bị điện dùng dòng điện xoay chiều

A. cần có trị số nhỏ để tiêu thụ ít điện năng.

B. cần có trị số lớn để tiêu thụ ít điện năng.

C. cần có trị số lớn để ít hao phí  điện năng do tỏa nhiệt.

D. không có ảnh hưởng gì đến sự tiêu hao điện năng.

Câu 46.Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện n lần, trước khi truyền tải, điện áp phải được


A. giảm đi n lần.



B. tăng lên n2  lần.


C. giảm đi n2 lần.



D. tăng lên 
[image: image243.wmf]n

 lần.

Câu 47.Trong một máy biến áp, số vòng dây và cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N1, I1, và N2, I2. Khi bỏ qua hao phí điện năng trong máy biến áp, ta có
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Câu 48.

Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ C = 
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F, L = 
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H, R = 40Ω. Điện áp tức thời giữa hai điểm AM có dạng uAM = 80cos(100πt) (V). Điện áp hiệu dụng UAB có giá trị là


A.  
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B.  40V
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D.  80V

Câu 49.Dòng điện xoay chiều có tần số góc ω qua đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện. Vậy ta có thể kết luận rằng


A.  LCω > 1




B.  LCω2 > 1


C.  LCω < 1




D. LCω2 < 1

Câu 50.Một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào giữa hai điểm có điện áp xoay chiều tần số f. Hê số công suất của mạch bằng
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Câu 51.Mạch RLC nối tiếp có điện áp xoay chiều hiệu dụng ở hai đầu mạch là   UAB = 111V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là UR = 105V. Điện áp  hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và tụ liên hệ với nhau theo biểu thức UL = 2UC. Tìm UL

A.  4V





B.  72V


C.  36V




D.  2V

Câu 52: Chọn câu đúng trong các câu sau: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có:

A. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

B. Chiều luôn luôn thay đổi theo thời gian.

C. Cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian.

D. Pha dao động luôn lệch pha với điện áp.

Câu 53: Điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có dạng  u=U0cos(
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 có giá trị nào sau đây?
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Câu 54: Chọn câu đúng.


Đối với đoạn mạch R và C ghép nối tiếp thì:

A. Cường độ dòng điện luôn luôn nhanh pha hơn điện áp.

B. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện áp một góc 
[image: image263.wmf]2
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C. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp.

D. Cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 
[image: image264.wmf]4
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Câu 55: Một cuộn dây có điện trở thuần R, hệ số tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=U0cos(
[image: image265.wmf]j
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). Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây được xác định bằng hệ thức nào?
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Câu 56: Một đoạn mạch gồm ba thành phần R, L, C có dòng điện xoay chiều  i=I0cos(
[image: image270.wmf]j
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) chạy qua, những phần tử nào không tiêu thụ điện năng?


A.  R và C
B.  R, L và C
C.  Chỉ có R.
D.  Chỉ có L.

Câu 57: Chọn câu sai trong các câu sau:

Một đoạn mạch có ba thành phần R, L, C mắc nối tiếp nhau, mắc vào điện áp xoay chiều  u=U0cos(
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). Khi có cộng hưởng thì:
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Câu 58: Một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp trong đó có 
[image: image277.wmf]LC
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. So với dòng điện hiệu điện thế hai đầu 

mạch sẽ:


A.  Cùng pha

B.  Chậm pha


C.  Nhanh pha

D.  Lệch pha 
[image: image278.wmf]2
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Câu 59: Điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có dạng  u=U0cos(
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 có giá trị nào sau đây?


A.  U0=
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 EMBED Equation.3  [image: image285.wmf]
B.  U0=ZLI0 ; 
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 EMBED Equation.3  [image: image288.wmf]
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D.  U0=ZLI0 ; 
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 EMBED Equation.3  [image: image295.wmf]
Câu 60: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều

A. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở 



B. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ bị cản trở càng nhiều

C. Cản trở dòng điện, cuộn cảm có độ tụ cảm càng bé thì cản trở dòng điện càng nhiều

D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn thì ít bị cản trở

Câu 61: Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc nhỏ hơn 
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Kết luận nào sau đây là đúng:


A.Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm.


B.Trong đoạn mạch không thể có điện trở thuần


C.Hệ số công suất của mạch bằng 1


D.Hệ số công suất của mạch nhỏ hơn 1

Câu 62: Chọn câu đúng:


Đối với đoạn mạch R và cuộn dây thuần cảm L ghép nối tiếp thì

A. Điện áp nhanh pha hơn cường độ dòng điện một góc 
[image: image297.wmf]2
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B. Điện áp luôn nhanh pha hơn cường độ dòng điện.

C. Điện áp chậm pha hơn cường độ dòng điện một góc 
[image: image298.wmf]2
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D. Điện áp nhanh pha hơn cường độ dòng điện một góc 
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Câu 63: Công suất của đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức nào sau đây?
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Câu 64: : Chọn đáp án sai:

Khi máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động bên trong 3 cuộn dây stato có:


A.  cùng biên độ

B.  cùng tần số


C.  lệch pha nhau 
[image: image304.wmf]2
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Câu 65: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên 

các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm

B. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

C. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.

D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

Câu 66: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây là đúng? Điện áp hiệu dụng 

giữa hai đầu đoạn mạch

A. có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.

B. không thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R.

C. luôn nhanh pha hơn cường độ dòng điện trong đoạn mạch. 

D. luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.

Câu 67: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn cảm?

A. Cuộn cảm chỉ cản trở dòng điện xoay chiều, không cản trở dòng điện một chiều.

B. Cảm kháng của cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều.

C. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần cùng pha với cường độ dòng điện.

D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.

Câu 68: Chọn câu phát biểu SAI trong các câu sau:


Máy biến áp là một thiết bị

A. Có tác dụng làm tăng hoặc giảm điện áp của dòng điện xoay chiều.

B. Có tác dụng làm tăng hoặc giảm cường độ của dòng điện xoay chiều

C. Sử dụng điện năng với hiệu suất cao, giảm hao phí khi truyền tải.

D. Có tác dụng làm tăng hoặc giảm công suất của nguồn khi truyền tải.

Câu 69: Dòng điện một chiều:

A. Không thể dùng để nạp điện cho acquy

B. Chỉ được tạo ra bằng máy phát điện một chiều.

C. Có thể đi qua tụ điện một cách dễ dàng.

D. Có thể tạo ra bằng phương pháp chỉnh lưu điện xoay chiều. 

Câu 70: Trong máy biến áp, số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn dây thứ cấp. Máy biến áp đó 

có tác dụng:

A. Tăng điện áp, tăng cường độ dòng điện.

B. Tăng điện áp, giảm cường độ dòng điện.

C. Giảm điện áp, giảm cường độ dòng điện.

D. Giảm điện áp, tăng cường độ dòng điện.

Câu 71: Vì sao trong đời sống và trong kĩ thuật dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn dòng điện một chiều? Tìm kết luận sai.

A. Vì dòng điện xoay chiều có thể dùng máy biến áp để tải đi xa.

B. Vì dòng điện xoay chiều có thể được tạo ra với công suất lớn.

C. Vì dòng điện xoay chiều có thể sử dụng cho các máy có công suất lớn.

D. Vì dòng điện xoay chiều có mọi tính năng như dòng điện một chiều

Câu 72: Một đoạn mạch xoay chiều gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp, 
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f = 50Hz. Điện áp hiệu dụng ở 2 đầu mạch U = 120V. L có giá trị bao nhiêu nếu umạch và i lệch nhau 1 góc 
[image: image306.wmf]0

60



A.  
[image: image307.wmf]3

LH

p

=

.

B.  
[image: image308.wmf]1

3

LH

p

=

.


C.  
[image: image309.wmf]1

LH

p

=

.

D.  
[image: image310.wmf]1

2

LH

p

=

.

Câu 73: Đoạn mạch gồm một điện trở nối tiếp với cuộn dây thuần cảm, khi vôn kế mắc giữa hai đầu điện trở số chỉ vôn kế là 80V, mắc giữa hai đầu cuộn dây số chỉ là 60V. Số chỉ vôn kế là bao nhiêu khi mắc giữa hai đầu đoạn mạch trên?


A. 140V
B.20V
C. 100V
D. 80V

Câu 74: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp.Biết L = 0.318H, C = 250
[image: image311.wmf]m

F, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 225V, công suất tiêu thụ của mạch P = 405W, tần số dòng điện là 50Hz. Hệ số công suất của mạch có những giá trị nào sau:
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Câu 75: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp.Biết 
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[image: image318.wmf]2002()

UV

=

. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 400W thì R có những giá trị nào sau đây:


A. 
[image: image319.wmf]16040

RhayR

=W=W


B. 
[image: image320.wmf]80120

RhayR

=W=W



C. 
[image: image321.wmf]60

R

=W



D. 
[image: image322.wmf]3090

RhayR

=W=W


Câu 76: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp.Biết 
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t)V, điện trở phải có giá trị bằng bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá tri cực đại của công suất là bao nhiêu?
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Câu 77: Biểu thức cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều AB là i=4cos(100
[image: image331.wmf]4
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). Tại thời điểm t = 0,04s cường độ dòng điện trong mạch có giá trị.


A.  i = 4A
B.  i = 
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Câu 78: Một mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Biết hệ số công suất của mạch này là 
[image: image334.wmf]os=1

c

j

. Nhận xét nào sau đây là sai.

A. Cường độ dòng điện qua mạch đạt cực đại.

B. Mạch tiêu thụ công suất lớn nhất

C. Điện áp ở hai đầu mạch, bằng điện áp ở hai đầu cuộn dây.

D. Điện áp ở hai đầu mạch cùng pha với cường độ dòng điện.

Câu 79: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, biết điện áp ở hai đầu cuộn dây (thuần cảm) bằng hai lần điện áp ở hai đầu tụ. So với điện áp,cường độ dòng điện qua mạch sẽ:


A.  Sớm pha hơn một góc 
[image: image335.wmf]2

p


B.  Trễ pha một góc 
[image: image336.wmf]2

p



C.  Cùng pha

D.  Trễ pha.

Câu 80: Để 
[image: image337.wmf]1203
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 thì L phải có các giá trị nào sau đây?


A.  
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C.  
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Câu 81:  Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch điện x/c là: i=5
[image: image346.wmf]2
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)(A). Ở thời điểm t=1/300s cường độ dòng điện đạt giá trị:


A. Cực đại.

B. Cực tiểu.


C. Bằng không.

D. I= I0/
[image: image349.wmf]2

.

Câu 82: Một thiết bị điện x/c trên thiết bị có ghi 110V. Thiết bị đó chịu được điện áp tối thiểu là:


A. 110V.
B. 110
[image: image350.wmf]2

V.
   C. 220V.
D. 220
[image: image351.wmf]2

V.

Câu 83: trong mạch điện RLC nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp x/c đặt vào hai đầu mạch thì:


A. Dung kháng tăng.
               B. Cảm kháng giảm.


C. Điện trở tăng.
               D.Dung kháng giảm, cảm kháng tăng.

Câu 84: Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp x/c có giá trị hiệu dụng U, tần số 50Hz thì cường độ dòng điện qua tụ là 4A. Để cđdđ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số dòng điện phải bằng:


A. 25Hz.
B. 100Hz.
C. 200Hz.
D. 400Hz.

Câu 85: Ở hai đầu một điện trở R người ta đặt một điện áp x/c UAC và một điện áp không đổi UDC. Để dòng điện x/c có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải:


A. Mắc song song với điện trở một tụ điện C.


B. Mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.


C. Mắc song song với điện trở một cuộn thuần cảm L.


B. Mắc nối tiếp với điện trở một cuộn thuần cảm L.

Câu 86: Cho đoạn mạch điện x/c gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện áp và cđdđ trong mạch lần lượt có biểu thức: u=100
[image: image352.wmf]2
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)(V); i=10
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A. Hai phần tử đó là RL.


B. Hai phần tử đó là RC.


C. Hai phần tử đó là LC.


D.Tổng trở của mạch 10
[image: image358.wmf]2



 EMBED Equation.3  [image: image359.wmf]W

.

Câu 87: Mạch điện gồm một điện trở thuần và một tụ điện mắc nối tiếp. Nếu tần số của dòng điện xoay chiều qua mạch tăng thì hệ số công suất mạch sẽ


A. tăng.



B. giảm


C. không đổi.



D. giảm rồi sau đó tăng.

Câu 88:  Mạch điện x/c chỉ có tụ điện với điện dung C có thể thay đổi được. Nếu ta tăng tần số của dòng điện lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì cảm kháng của cuộn dây:


A.Tăng 2 lần.




B. Tăng 4 lần.


C.Giảm 2 lần.




D. Giảm 4 lần.


Câu 89: Mạch RLC nối tiếp có điện áp xoay chiều hiệu dụng ở hai đầu mạch là   UAB = 111V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là UR = 105V. Điện áp  hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và tụ liên hệ với nhau theo biểu thức UL = 2UC. Tìm UL

A.  4V

   B.  72V                 C.  36V


D.  2V

Câu 90: Một mạng điện x/c 220V-50Hz, khi chọn pha ban đầu của điện áp bằng không thì biểu thức tức thời của điện áp có dạng:


A. u=220 cos 50t(V)


B. u=220cos 50
[image: image360.wmf]t
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C 220
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D. 220
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Câu 91: Dòng điện chạy qua đoạn mạch x/c có dạng  i=2cos100
[image: image364.wmf]t
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(A), điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12V và sớm pha 
[image: image365.wmf]p

/3 so với dòng điện. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là:


A. u=12cos 100
[image: image366.wmf]t

p

 (V)

            B. u=12
[image: image367.wmf]2

cos 100
[image: image368.wmf]t

p

 (V)


C. u=12
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 D. u=12
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Câu 92:Một dòng điện x/c qua điện trở R=10
[image: image375.wmf]W

, nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút 900kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:


A. I0=0,22A

B. I0=0,32A

C. I0=7,07A

D. I0=10,0A.

Câu 93: Một mạch điện x/c có tính dung kháng và độ lớn của dung kháng này bằng điện trở R của mạch. Chọn câu phát biểu đúng:


A.Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc 
[image: image376.wmf]p

/2.


B. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 
[image: image377.wmf]p

/2.


C. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc 
[image: image378.wmf]p

/4.


D. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 
[image: image379.wmf]p

/4.

Câu 94: Chọn câu đúng. Trong mạch điện x/c chỉ chứa cuộn dây cảm thuần:


A.Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc 
[image: image380.wmf]p

/2.


B. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 
[image: image381.wmf]p

/2.


C. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc 
[image: image382.wmf]p

/4.


D. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 
[image: image383.wmf]p

/4.

Câu 95: Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện x/c tần số 50Hz, muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp một góc 
[image: image384.wmf]p

/2. Người ta phải:


A.Mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.


B. Mắc thêm vào mạch một cuộn dây nối tiếp với điện trở.


C.Thay điện trở nói trên bằng một tụ điện.


D. Thay điện trở nói trên bằng mộtcuộn cảm.

Câu96: Mạch điện x/c gồm cuộn dây cảm thuần có L=
[image: image385.wmf]p

2

1

H nối tiếp với tụ điện có C=
[image: image386.wmf]p

4

10

-

F. Muốn mạch điện xảy ra hiện tượng cộng hưởng người ta phải mắc thêm tụ điện C1=C vào mạch như thế nào?


A.Mắc song song với C.

B. Mắc nối tiếp với C.


C. Mắc song song vớiL.

D. Mắc nối tiếp với L.

Câu 97: Mạch điện x/c gồm cuộn dây cảm thuần có L=
[image: image387.wmf]p
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H nối tiếp với tụ điện có C=
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F. Muốn mạch điện xảy ra hiện tượng cộng hưởng người ta phải mắc thêm tụ điện C1=C vào mạch như thế nào?


A.Mắc song song với C.

B. Mắc nối tiếp với C.


C. Mắc song song vớiL.

D. Mắc nối tiếp với L.

Câu 98: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm thuần có L=
[image: image389.wmf]H

p
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 một điện áp x/c u=141cos100
[image: image390.wmf]t
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 (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là:


A.1,41 A.

B. 1,00 A.

C. 2,00 A.

D. 100 A. 

Câu 99:Mạch điện x/c chỉ có cuộn dây với độ tự cảm L có thể thay đổi được. Nếu ta tăng tần số của dòng điện lên 4 lần và giảm độ tự cảm L đi 2 lần thì cảm kháng của cuộn dây:


A.Tăng 2 lần.




B. Tăng 4 lần.


C.Giảm 2 lần.




D. Giảm 4 lần.


Câu 100: Mạch điện gồm một điện trở thuần và một cuộn thuần cảm mắc nối tiếp và được nối với một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định. Nếu tần số của dòng điện tăng thì công suất mạch


A. tăng.




B. giảm.


C. không đổi.




D. tăng rồi sau đó giảm

Câu 101: Đặt vào hai đầu tụ điện C=
[image: image391.wmf]p

4

10

-

F một điện áp x/c u=141cos100
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(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ là:

A.1,41 A.

B. 1,00 A.

C. 2,00 A.

D. 100 A.

Câu 102: Mạch điện x/c gồm cuộn dây cảm thuần có L=
[image: image393.wmf]p
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H nối tiếp với tụ điện có C=
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F. Muốn mạch điện xảy ra hiện tượng cộng hưởng người ta phải mắc thêm cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L1=L  vào mạch như thế nào?


A.Mắc song song với C.

B. Mắc nối tiếp với C.


C. Mắc song song với L.

D. Mắc nối tiếp với L. 

Câu 103:Trong mạch RLC mắc nối tiếp độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào:


A.Cường độ hiệu dụng trong mạch.


B.Điện áp hiệu dụng trong mạch.


C.Cách chọn gốc tính thời gian.


D.Tính chất của đoạn mạch

Câu 104: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện x/c RLC nối tiếp khi điện dung của tụ điện thay đổi để thỏa mãn điều kiện 
[image: image395.wmf]2

w
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 thì:


A.Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại.


B.Công suất tiêu thụ trung bình trong mạch cực đại.


C.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện cực đại.


D. Điện áp hiệu dụng giữa hai điện trở cực đại.

Câu 105: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện x/c RLC nối tiếp. Nếu độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch là 
[image: image397.wmf]p

/4 thì:


A.Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở của mạch.


B.Mạch có tính cảm kháng, điện áp nhanh pha hơn dòng điện.


C.Công suất trung bình trong mạch nhỏ hơn 
[image: image398.wmf]2

 lần công suất cực đại.


D. Công suất trung bình trong mạch nhỏ hơn 
[image: image399.wmf]2

2

 lần công suất cực đại.

Câu 106: Chọn câu phát biểu Đúng. Trong mạch điện x/c không phân nhánh ta có thể tạo ra điện áp hiệu dụng giữa hai đầu:


A.Cuộn cảm lớn hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.


B.Tụ điện lớn hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.


C.Điện trở lớn hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.


D.Tụ điện bằng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm.
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